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MỞ ĐẦU

Lạc nội mạc tử cung (LNMTC) tuổi vị thành niên 

được miêu tả lần đầu tiên vào những năm đầu 

của thập niên 40 (Yeung P và cs., 2009). Các 

nghiên cứu cho thấy tỉ lệ LNMTC ở tuổi vị thành niên có 

tiền sử đau vùng chậu kéo dài là 25-38%. Tỉ lệ này lên 

đến 70% ở các bệnh nhân tuổi vị thành niên bị thống 

kinh hay đau vùng chậu mãn tính không đáp ứng với các 

biện pháp điều trị nội khoa như thuốc ngừa thai uống 

hoặc kháng viêm non-steroid. Triệu chứng LNMTC ở 

tuổi vị thành niên có thể khác với phụ nữ trưởng thành. 

Đau vùng chậu ở phụ nữ trưởng thành thường có chu 

kỳ, trong khi đó ở bệnh nhân tuổi này thì có thể đau 

vùng chậu không có chu kỳ hay có chu kỳ. Ngoài ra, có 

thể gặp các triệu chứng khác như kinh nguyệt không 

đều, ra khí hư, các triệu chứng đường tiêu hoá, tiết niệu 

(Unger CA và cs., 2011). 

Mặc dù điều trị nội khoa nhằm mục đích giảm đau 

thường được chỉ định trước khi phẫu thuật nhưng tiêu 

chuẩn vàng trong chẩn đoán LNMTC là nhìn thấy trực 

tiếp tổn thương qua phẫu thuật nội soi hay mổ mở. Các 

tổn thương lạc nội mạc ở lứa tuổi này thường có đặc 

điểm không điển hình (tổn thương “đỏ” hay “trắng”). 

Các tác giả cho rằng có thể quan sát gần như tất cả các 

tổn thương lạc nội mạc với các thế hệ máy nội soi ngày 

nay. Phân giai đoạn LNMTC theo tiêu chuẩn phân loại 

của Hiệp hội sinh sản Hoa Kỳ. Đa số các trường hợp 

được phẫu thuật nội soi chẩn đoán có giai đoạn I (77-

92%) hoặc II (8-23%) (Unger CA và cs., 2011).

Mục tiêu điều trị LNMTC tuổi vị thành niên bao gồm 

kiểm soát triệu chứng, ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh 

và bảo tồn khả năng sinh sản. Hiệp hội Sản Phụ khoa 

Hoa Kỳ khuyến cáo cách thức điều trị “từng bước” đối 
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với LNMTC tuổi vị thành niên. Theo đó, phối hợp liệu 

pháp nội tiết và thuốc kháng viêm non-steroid là biện 

pháp được lựa chọn đầu tiên. Nếu thất bại, nên nội soi 

chẩn đoán và điều trị. Hầu hết các tác giả đều khuyến 

cáo nên điều trị nội tiết sau phẫu thuật ở lứa tuổi này 

nhằm mục đích điều trị triệu chứng và ngăn ngừa sự 

tiến triển của bệnh (Yeung P và cs., 2009).

CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán dựa vào hỏi tiền sử, khám thực thể và xét 

nghiệm cận lâm sàng trong trường hợp cần thiết.

Hỏi bệnh

Hỏi bệnh có vai trò quan trọng trong việc hướng tới 

chẩn đoán LNMTC ở tuổi vị thành niên. Bảng 1 trình 

bày các yếu tố nguy cơ của LNMTC ở lứa tuổi này.

Triệu chứng

Triệu chứng LNMTC ở lứa tuổi này thường khác với 

phụ nữ trưởng thành. Ở phụ nữ trưởng thành, nghi ngờ 

LNMTC khi có đau vùng chậu mãn tính, thống kinh, 

giao hợp đau, khối u vùng chậu hay vô sinh. Triệu chứng 

thường gặp nhất ở tuổi vị thành niên là thống kinh, 

chiếm 64-94%. Đau vùng chậu ở phụ nữ trưởng thành 

thường có tính chu kỳ. Trong khi đó, ở tuổi vị thành 

niên, đau vùng chậu thường bao gồm cả không có chu 

kỳ và có chu kỳ (62,6%). Tỉ lệ đau vùng chậu không 

có chu kỳ và có chu kỳ đơn thuần lần lượt là 28,1% và 

9,4%. Ở các trường hợp đau vùng chậu mãn tính không 

đáp ứng với thuốc kháng viêm non-steroid, khoảng 

90% bị LNMTC với kiểu đau không có chu kỳ. Một sự 

khác biệt đáng chú ý là lý do đi khám của các bệnh 

nhân ở lứa tuổi này là đau vùng chậu chứ không phải là 

vấn đề hiếm muộn như ở phụ nữ trưởng thành. Một số 

triệu chứng khác cũng thường gặp là các triệu chứng về 

đường tiêu hoá (2-46%), đường tiết niệu (12,5%), bất 

thường kinh nguyệt (9,4%), ra khí hư (6,3%) và giao hợp 

đau (14-25%) (Nezhat FR và cs, 2009).

Khám thực thể

Đối với các trường hợp chưa có quan hệ tình dục, việc 

khám âm đạo là điều không khả thi. Vì vậy, thường 

không phát hiện được các dấu hiệu đặc hiệu ở hầu hết 

các bệnh nhân khi khám vùng chậu. Tuy nhiên, bước 

thăm khám này có vai trò quan trọng trong việc phát 

hiện các nguyên nhân khác của đau vùng chậu như khối 

u buồng trứng hay bất thường đường sinh dục. Có thể 

khám trực tràng ở các trường hợp chưa có quan hệ tình 

dục và dấu hiệu thường gặp là túi cùng sau căng đau 

(78%), có nốt (36%).

Cận lâm sàng

Ở phụ nữ trưởng thành, siêu âm vùng chậu là biện pháp 

có giá trị trong chẩn đoán u LNMTC ở buồng trứng. Tuy 

nhiên, hiếm khi gặp u LNMTC ở lứa tuổi vị thành niên. 

Siêu âm có thể xác định các nguyên nhân khác của 

đau vùng chậu như nang/u buồng trứng và bất thường 

đường sinh dục. Chụp cộng hưởng từ (MRI) có giá trị 

trong việc xác định các tổn thương thâm nhiễm sâu, 

Tiền sử gia đình bị LNMTC

Thống kinh nguyên phát mức độ nặng

Nghỉ học do đau lúc hành kinh

Thống kinh không đáp ứng với thuốc kháng viêm non-steroid

Sử dụng thuốc ngừa thai uống để điều trị thống kinh

Bảng 1. Một số yếu tố nguy cơ của LNMTC ở lứa tuổi vị thành niên (Chapron c và cs., 2011)
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sự liên quan của đại tràng, niệu quản cũng như các bất 

thường đường sinh dục. Tuy nhiên, kỹ thuật này có chi 

phí cao.

Nội soi là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán LNMTC. 

Tuy nhiên, đối với lứa tuổi vị thành niên, chỉ nên thực 

hiện kỹ thuật này khi bệnh nhân không đáp ứng với biện 

pháp điều trị nội khoa (giảm đau và/hoặc thuốc ngừa 

thai uống). Thường gặp các tổn thương đỏ, trắng và/

hoặc vàng-nâu hơn là tổn thương đen hoặc xanh.

Ngoài ra, cũng cần xét nghiệm máu (βâ-hCG, công thức 

máu toàn phần, tốc độ lắng máu) để loại trừ có thai và 

viêm vùng chậu cấp hay mãn tính. CA-125 ít có giá trị 

ở lứa tuổi này vì bệnh thường ở giai đoạn sớm và hiếm 

khi gặp u LNMTC ở buồng trứng. Xét nghiệm nước tiểu 

toàn phần và cấy nước tiểu có thể giúp xác định nguyên 

nhân đau từ đường tiết niệu.

Chẩn đoán phân biệt

Chẩn đoán phân biệt gồm các bệnh lý phụ khoa và các 

bệnh lý khác gây đau vùng chậu mãn tính.

Các bệnh lý phụ khoa bao gồm thống kinh nguyên phát, 

bị lạm dụng tình dục, nang/u buồng trứng và bất thường 

đường sinh dục. Đối với các trường hợp đã có quan hệ 

tình dục, nên chú ý đến nguyên nhân dính vùng chậu 

(do viêm nhiễm vùng chậu). 

Các bệnh lý khác bao gồm hội chứng đại tràng kích 

thích, viêm đại tràng, viêm ruột non.

ĐIỀU TRỊ

Việc chẩn đoán sớm và chính xác có vai trò quan trọng 

trong việc điều trị triệu chứng và ngăn ngừa sự tiến 

triển tự nhiên của bệnh. Điều này có ảnh hưởng đến 

khả năng sinh sản sau này. Việc điều trị bao gồm sử 

dụng thuốc nội tiết, giảm đau, hỗ trợ tinh thần, các liệu 

pháp bổ trợ và thay thế, tư vấn và phẫu thuật (lưu đồ 1). 

Vẫn còn nhiều tranh cãi về biện pháp điều trị tốt nhất 

cho lứa tuổi này. Cần giải thích cho bệnh nhân và cha 

mẹ của họ về những ưu, nhược điểm của biện pháp 

điều trị nội, ngoại khoa cũng như sự tái phát là vấn đề 

thường gặp.

Điều trị nội khoa

Thuốc kháng viêm non-steroid

Sử dụng những loại thuốc này (mefenamic acid hay 

diclofenac) có thể đem lại hiệu quả giảm đau ở một số 

bệnh nhân. Có thể phối hợp với thuốc ngừa thai uống 

để gia tăng hiệu quả điều trị.

Thuốc ngừa thai uống dạng phối hợp

Thuốc ngừa thai uống dạng phối hợp là sự lựa chọn đầu 

tiên trong điều trị LNMTC ở tuổi vị thành niên. Việc 

sử dụng thuốc theo chu kỳ sẽ làm mỏng nội mạc tử 

cung, giảm lượng prostaglandin do nội mạc sản xuất 

ra, ức chế phóng noãn và các triệu chứng của LNMTC 

trong pha hoàng thể. Mặc dù có hiệu quả trong việc 

điều trị triệu chứng đau nhưng một tổng kết trên thư 

viện Cochrane cho thấy cần có nhiều nghiên cứu hơn 

nữa để xác định hiệu quả về mặt lâu dài. Ra máu thấm 

giọt là tác dụng phụ thường gặp. Số ngày ra máu khi sử 

dụng thuốc liên tục ít hơn so với việc sử dụng theo chu 

kỳ (Miller và cs.). Vì vậy, các tác giả cho rằng sử dụng 

thuốc ngừa thai uống dạng phối hợp là biện pháp điều 

trị LNMTC an toàn và hiệu quả ở tuổi vị thành niên dưới 

16 tuổi.

Thuốc ngừa thai chỉ có progestin

Loại thuốc này (depot medroxyprogesterone acetate 

-DMPA) cho thấy có hiệu quả ở bệnh nhân lớn tuổi. Tuy 

nhiên, một vấn đề cần quan tâm là giảm tỉ trọng xương 

khi sử dụng lâu dài. Vì vậy, cơ quan quản lý thuốc và thực 

phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã khuyến cáo không sử dụng loại 

thuốc này ở lứa tuổi vị thành niên. Biện pháp điều trị này 

chỉ dành cho những bệnh nhân không dung nạp hay có 
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chống chỉ định với thuốc ngừa thai uống phối hợp.

Danazol

Danazol là một dẫn xuất của 17α-ethinyltestosterone, 

có tác dụng gây teo nội mạc do tạo ra môi trường nồng 

độ androgen cao và estrogen thấp. Liều tiêu chuẩn là 

800mg/ngày trong 6 tháng, tiếp theo là sử dụng liên 

tục thuốc ngừa thai uống dạng phối hợp để duy trì sự ức 

chế trục vùng dưới đồi-tuyến yên-buồng trứng. Một số 

tác giả khuyến cáo không nên sử dụng loại thuốc này 

ở tuổi vị thành niên do các tác dụng phụ như tăng cân, 

phù, bất thường kinh nguyệt, mụn trứng cá, rậm lông và 

thay đổi giọng nói. Một số tác dụng phụ như rậm lông, 

giọng nói trầm có thể không hồi phục sau khi ngưng sử 

dụng thuốc.

Chất đồng vận GnRH

Đây là biện pháp điều trị có hiệu quả ở phụ nữ trưởng 

thành. GnRH đồng vận gây nên tình trạng “mãn kinh 

giả”. Có nhiều đường dùng như xịt mũi, tiêm dưới da và 

tiêm bắp. Các tác dụng phụ bao gồm các triệu chứng 

do giảm estrogen như nóng bừng, khô âm đạo, giảm 

ham muốn tình dục.

Người ta vẫn còn bàn cãi về việc sử dụng chất đồng 

vận GnRH trong điều trị LNMTC tuổi vị thành niên mà 

không có chẩn đoán xác định. Do tác dụng phụ lên tỉ 

trọng xương nên các tác giả khuyến cáo rằng không 

nên sử dụng biện pháp này ở những bệnh nhân dưới 16 

tuổi. Cần có thêm những nghiên cứu để đánh giá liệu 

pháp “thêm sau” (“add-back" therapy) ở tuổi vị thành 

niên nhằm giảm thiểu tình trạng mất khoáng xương và 

các triệu chứng giảm estrogen ở lứa tuổi này.

Chất ức chế men thơm hóa 

(aromatase inhibitors)

Loại thuốc này cũng cho thấy có hiệu quả trong điều trị 

LNMTC ở phụ nữ trưởng thành. Tuy nhiên, người ta vẫn 

còn tranh cãi về việc sử dụng loại thuốc này ở tuổi vị 

thành niên. Ưu điểm của loại thuốc này là sử dụng đơn 

giản (1-2 viên/ngày), tác dụng phụ ít hơn so với danazol 

hay chất đồng vận GnRH. Các tác giả cho rằng cần 

có nhiều thử nghiệm ngẫu nhiên tiến cứu để xác định 

hiệu quả của thuốc ức chế men thơm hoá trong điều trị 

LNMTC tuổi vị thành niên.

Phẫu thuật

Mục đích của điều trị phẫu thuật ở tuổi vị thành niên là 

loại bỏ tất cả các tổn thương, gỡ dính, giảm nguy cơ tái 

phát và khôi phục lại giải phẫu bình thường. Phẫu thuật 

nội soi là biện pháp được lựa chọn do có nhiều ưu điểm 

như ít đau, hồi phục nhanh, tính thẩm mỹ cao. Có nhiều 

phương pháp trong điều trị các tổn thương lạc nội mạc 

như đốt điện, laser và cắt bỏ. Không có sự khác biệt 

đáng kể về hiệu quả điều trị giữa các biện pháp trên. Vì 

vậy, sự lựa chọn biện pháp điều trị tuỳ thuộc vào kinh 

nghiệm của phẫu thuật viên và một số yếu tố khác như 

nguy cơ, lợi ích và chi phí.

Phẫu thuật thường được chỉ định ở những trường hợp 

không đáp ứng với điều trị nội khoa hay có những dị tật 

liên quan đến bất thường ống Muller. Trong khi phẫu 

thuật này ở lưa tuổi này, vị trí tổn thương thường gặp 

nhất ở túi cùng sau và có đặc điểm không điển hình.

Vẫn chưa có sự đồng thuận về việc điều trị nội bổ trợ 

sau phẫu thuật ở lứa tuổi này. Một số tác giả cho rằng 

việc phối hợp điều trị nội tiết sau phẫu thuật sẽ làm 

chậm sự tiến triển của bệnh ở lứa tuổi này (Doyley JO 

và cs., 2009). Trong khi đó, một số tác giả khác cho 

rằng việc cắt bỏ tất cả các tổn thương (điển hình và 

không điển hình) là một biện pháp an toàn, hiệu quả và 

có khả năng điều trị khỏi bệnh (Yeung P và cs., 2011). 

Tuy nhiên, các tác giả đều cho rằng cần có nhiều nghiên 

cứu hơn để xác định hiệu quả của các biện pháp này.

KẾT LUẬN
LNMTC là một trong những nguyên nhân quan trọng 

nhất gây đau vùng chậu mãn tính ở tuổi vị thành niên. 

Đặc điểm lâm sàng của LNMTC ở lứa tuổi này thường 

khác với phụ nữ trưởng thành. Nội soi là “tiêu chuẩn 
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vàng” trong chẩn đoán và thường gặp các tổn thương 

không điển hình. Thuốc ngừa thai uống dạng phối hợp 

là biện pháp điều trị được lựa chọn đầu tiên. Nên chỉ 

định phẫu thuật khi điều trị nội khoa không kết quả. 

Việc hỗ trợ tâm lý, tư vấn, giáo dục cho bệnh nhân và 

cha mẹ bệnh nhân sẽ làm tăng hiệu quả điều trị.
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Lưu đồ 1. Đánh giá và điều trị LNMTC ở tuổi vị thành niên (Templeman C, 2009)

Tiền sử
Khám thực thể
Cận lâm sàng

Liệu pháp hormone và thuốc kháng viêm non-steroid

GnRH đồng vận (>18 tuổi). Nếu
cải thiện     chẩn đoán LNMTCVẫn còn đau

Nội soi chuẩn đoán LNMTC (quan sát và sinh thiết)
Điều trị (đốt điện, laser, cắt tổn thương)

LNMTC Không phải LNMTC

Đánh giá 

đường tiêu hóa

hay tiết niệu

<16 tuổi

Hết đau

>16 tuổi

Còn đau

Tiếp tục liệu pháp
hormone

Liệu pháp hormone

Liệu pháp hormone Nội soi cắt bỏ tồn thương và/ hoặc GnRH 
đồng vận với liệu pháp thêm sau và 

liệu pháp bổ trợ thay thế

GnRHa ±
 liệu pháp 

thêm sau hoặc 
liệu pháp 
hormone


